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Kết quả bảng 4 cho thấy những gia đình đông con 
thì trẻ có nguy cơ mắc NKHHC cao hơn những gia 
đình ít con. Kết quả này cũng giống nghiên cứu của 
Đào Ngọc Phong và CS thấy nếu nhà ở chật chội, 
đông con, gia đình nhiều người trẻ dễ mắc NKHHC 
hơn [4]. Nghiên cứu của chúng tôi thấy nguy cơ gây 
NKHHC cao nhất là bếp đun ở trong nhà  
(OR=17,87), phong tục người dân ở vùng núi thường 
đun bếp trong nhà, đây là một tập tục từ lâu đời, thói 
quen này không có lợi cho sức khoẻ của trẻ, đặc biệt 
là gây NKHHC, nhưng để thay đổi được điều này rất 
khó khăn. Nghiên cứu của T.W Wong và CS tại Hong 
Kong thấy những gia đình đun nấu trong nhà, tỉ lệ 
NKHHC tỉ lệ thuận với số lần nấu ăn trong ngày, tỉ lệ 
NKHHC cao nhất nếu nấu ăn cả ba bữa ăn trong nhà 
[7]. Ander Koch và CS nghiên cứu tại Greenland thấy 
những trẻ ngủ chung với người lớn, đặc biệt ở cùng 
những người hút thuốc lá có nguy cơ NKHHC cao 
gấp 2,5-3,1 lần, ô nhiễm không khí nhà ở nguy cơ 
gấp 2,1 lần, tác giả này thấy NKHHC ở trẻ trai cao 
hơn trẻ gái 1,7 lần [5]. Chúng tôi thấy nếu trong nhà 
thiếu ánh sáng, nhà có mùi khó chịu cũng là nguy cơ 
NKHHC. Những gia đình có hố xí ở gần nhà, nhà có 
mùi khó chịu, thông gió kém làm ô nhiễm không khí 
nội thất làm trẻ dễ mắc NKHHC. Nghiên cứu của Đào 
Ngọc Phong, Ander Kock cũng cho kết quả tương tự 
như nhận xét của chúng tôi [4], [5].  

Đánh giá mối liên quan giữa tình trạng suy dinh 
dưỡng và NKHHC, chúng tôi thấy tại hai xã nghiên 
cứu tỉ lệ suy dinh dưỡng rất cao, tại Nam Hoà là 
61,3% và tại Cán Tỉ là 54,0%. Bảng 4 cho thấy tỉ lệ 
NKHHC ở những trẻ suy dinh dưỡng cao gấp gần 4 
lần trẻ không bị suy dinh dưỡng. Nghiên cứu của 
Savitha M.R và CS cũng nhận xét thấy những trẻ 
không được bú mẹ thường xuyên, tình  trạng dinh 

dưỡng kém cũng dễ mắc NKHHC hơn trẻ khác [6].  
KẾT LUẬN 
Tỉ lệ NKHHC tại hai xã khá thấp, tại Nam Hoà là 

27,2% và tại Cán Tỷ là 25,3%. Tỉ lệ mắc bệnh cao 
nhất ở những trẻ dưới một tuổi. Chủ yếu là nhiễm 
khuẩn hô hấp trên. Nguy cơ NKHHC là bếp đun ở 
trong nhà, nhà đông con, nhà không thoáng gió và 
suy dinh dưỡng. 
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Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, X-quang ở bệnh nhân bệnh phổi   
tắc nghẽn mạn tính có xét nghiệm vi khuẩn dương tính và âm tính ở đờm 

                                                     
Nguyễn Huy Lực 
Học Viện Quân Y 

 
Tóm tắt:  
Nghiên cứu so sánh đặc điểm lâm sàng và 

Xquang giữa hai nhóm bệnh nhân (BN) bệnh phổi tắc 
nghẽn mạn tính (BPTNMT) có xét nghiệm vi khuẩn 
đờm dương tính (nhóm I) và âm tính (nhóm II), kết 
quả như sau: - Nhóm I:  có triệu chứng sốt gặp tới 
90%, khạc đờm mủ 73,7% nhiều hơn nhóm II:  sốt 
gặp 66,7%, đờm mủ 33,3% (p< 0,05). -Típ BB có 
nhiều BN xét nghiệm đờm có vi khuẩn dương tính hơn 
típ PP (73,3% so với 26,7%). Nhóm I có mức độ đợt 
bùng phát nặng nhiều  hơn nhóm II (30% so với 
8,3%), với p< 0,05. - Xquang phổi nhóm I gặp hình 
ảnh phổi bẩn nhiều hơn nhóm II (70,0% so với 
50,0%).   

 Từ khóa: Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, vi khuẩn. 

 
Summary:  
Comparative study of the clinical and X-ray of 

lungs characteristics of two goup in patients with 
chronic obstructive pulmonary disease: The first 
group, which had positive bacterium in sputum; the 
second group, which had negative bacterium in 
sputum. We had initial results as follows: - the first 
group was more patients with fever, cough and 
sputum production than the second group (90.0% and 
73.7% compared to 66.7% and 33.3%). The I group 
was more severe exacerbations than the II group 
(30% compared to 8.3%). There are more the dirty 
lung images on X-ray of lungs in the first group than 
the second group (70.0% compared to 50.0%). 
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Keyword: chronic obstructive punmonary disease, 
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Đặt vấn đề  
Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (BPTNMT) là một 

trong những bệnh hô hấp phổ biến. Bệnh gặp chủ yếu 
ở nam giới tuổi cao có hút thuốc lá. tỷ lệ mắc khoảng 
9,34/100.000 người ở nam, và 7,33/100.000 người ở 
nữ[ 7 ]. Tử vong do BPTNMT ước đoán là nguyên nhân 
đứng hàng thứ 3 thế giới vào năm 2020[ 2,7 ]. Trong 
đợt bùng phát bệnh nhân (BN) có  ho khạc đờm, khó 
thở tăng. Nguyên nhân đợt bùng ph ţ thường do nhiễm 
khuẩn và gây nên nhiều biến đổi trên lâm sàng và X-
quang. Tìm hiểu đặc điểm lâm sàng, X-quang ở bệnh 
nhân (BN) BPTNMT có xét nghiệm vi khuẩn dương 
tính và âm tính ở đờm, tiến hành so sánh có thể tìm ra 
những khác biệt. Từ đó sơ bộ nghĩ đến nguyên nhân 
đợt bùng phát là nhiễm khuẩn hay không. Mục tiêu của 
đề tài: So sánh đặc điểm lâm sàng, X-quang phổi 
chuẩn ở hai nhóm bệnh nhân BPTNMT có xét nghiệm 
vi khuẩn dương tính và âm tính ở đờm.  

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 
1. Đối tương nghiên cứu:  Gồm 42 bệnh nhân 

(BN), BPTNMT đợt bùng phát điều trị tại khoa A3- 
Bệnh Viện 103 từ 7/2007 – 10/2008. gồm 36 nam, 6 
nữ; tuổi thấp nhất là 50, cao nhất là 87, trung bình là 
71,7±14,5. 

* Các bệnh nhân nghiên cứu khi vào viện được lấy 
đờm làm xét nghiệm vi khuẩn, căn cứ vào kết quả 
chia làm 2 nhóm: 

+ Nhóm I: Nhóm có xét nghiệm vi khuẩn dương 
tính ở đờm: 30 BN 

+ Nhóm II: Nhóm có xét nghiệm vi khuẩn âm tính 
ở đờm: 12 BN  

- Tiêu chuẩn chẩn đoán BPTNMT theo GOLD 
2008[ 7 ]: +BN trên 40 tuổi, hút thuốc lá, ho khạc đờm 
tổng cộng ít nhất 3 tháng/năm, từ 2 năm liên tiếp trở 
lên. + Khó thở thường xuyên tăng dần. Nghe phổi có: + 
Hội chứng phế quản, +Hội chứng khí thũng phổi (KTP).  

+ X-quang phổi: Có hình ảnh phổi bẩn, hình ảnh 
KTP. 

+ Thông khí phổi: Rối loạn thông khí tắc nghẽn 
không hồi phục 

- Tiêu chuẩn đợt bùng phát[ 7]: Sốt, ho,khó thở 
tăng, đờm trở thành mủ. 

- Loại trừ những BN có bệnh kết hợp như lao phổi, 
hen phế quản, giãn phế quản lan tỏa, suy tim nặng, 
suy hô hấp… 

2. Nội dung và phương pháp nghiên cứu:  * Nội 
dung nghiên cứu: - Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng: 
Triệu chứng toàn thân, cơ năng, thực thể (sốt, ho, khó 
thở, khạc đờm, các ran ở phổi…). 

- Cận lâm sàng: Hình ảnh X-quang (hình ảnh phổi 
bẩn, KTP, bóng tim…). 

* Phương pháp nghiên cứu: - Hỏi và khám bệnh tỷ 
mỷ, phát hiện các triệu chứng lâm sàng, so sánh giữa 
hai nhóm. 

- Đo thông khí phổi xác định chẩn đoán xác định 
BPTNMT 

- Xét nghiệm vi khuẩn và phân nhóm bệnh nhân. 
Tiêu chuẩn chẩn đoán vi khuẩn gây bệnh trong đợt 
bùng phát BPTNMT: có 105 vk/ ml đờm coi là dương 
tính và xác định đó là vi khuẩn gây bệnh. 

3. Đánh giá kết quả: - Sốt: nhiệt độ cặp ở nách > 
37 độ C. 

- Đánh giá mức độ khó thở theo hội lồng ngực 
Canada 2007[4]. 

- Đánh gi  ̧KTP theo GOLD 2008[7]: Khó thở tăng 
dần; lồng ngực hình thùng. X-quang phổi tăng sáng 
nhu mô,gian sườn giãn, vòm hoành hạ thấp. 

- Đánh giá giai đoạn bệnh theo GOLD 2008[7]. 
+ Giai đoạn I (nhẹ): FEV1/FVC < 70% số lý thuyết 

(SLT), FEV1> 80%SLT. 
+ Giai đoạn II (trung bình): FEV1/FVC< 70%SLT, 

50% ≤ FEV1 ≤ 80%SLT. 
+ Giai đoạn III (nặng): FEV1/FVC< 70%SLT, 30%  

≤FEV1≤ 50%SLT. 
+ Giai đoạn IV (rất nặng): FEV1/FVC< 70%SLT, 

FEV1 ≤ 30%SLT hoặc FEV1< 50%SLT kèm theo có 
triệu chứng của suy tim phải hoặc suy hô hấp. 

- Đánh giá mức độ nặng nhẹ đợt bùng phát[2]: 
Dựa vào 3 dấu hiệu: Khó thở tăng, ho khạc đờm tăng, 
đờm chuyển thành đờm mủ. 

+ Nhẹ: Có 1 trong 3 dấu hiệu trên; +Trung bình: 
Có 2 trong 3 dấu hiệu trên 

+ Nặng: Có cả 3 dấu hiệu trên 
- Đánh giá típ lâm sàng[6]:  + BPTNMT típ PP  (típ 

hồng thổi - khí thũng phổi nổi bật): Thể trạng gầy, môi 
hồng, khó thở nổi bật, ít ho khạc đờm, ít bị nhiễm 
khuẩn phế quản, lồng ngực hình thùng, gõ vang. rào 
phế nang giảm mạnh. X-quang phổi có hình ảnh khí 
thũng phổi, tâm phế mạn xuất hiện muộn.  

+ BPTNMT típ BB  (týp xanh phị - viêm phế quản 
mạn tính nổi bật) thể trạng béo, tím tái, ho khạc đờm nổi 
bật, hay bị nhiễm khuẩn phế quản. Khám phổi có hội 
chứng phế quản,X-quang phổi có hình ảnh phổi bẩn 

- Đánh giá X-quang phổi[3]: + Hình ảnh phổi bẩn 
gồm: Dày thành phế quản (hình ảnh đường ray hình 
nhẫn). viêm xung quanh phế quản mạch máu tạo nên 
các bóng mờ phế nang, hình ảnh kính mờ; Tăng sinh 
mạch máu. 

+Khí thũng phổi:Tăng sáng nhu mô; vòm hoàn 
thấp. Tim hình giọt nước. Lồng ngực giãn, xương sườn 
nằm ngang, đỉnh phổi tròn. 

+ Hội chứng (HC) mạch máu: Hình ảnh tái phân bố 
mạch máu: Bình thường phân bố mạch máu giữa thuỳ 
trên và thuỳ dưới theo tỷ lệ 1/2, khi tỷ lệ này thay đổi 
thành 1/1 hoặc 2/1 là có tái phân bố lại mạch máu phổi.  

4. Xử lý số liệu : Theo thuật toán thống kê y học.  
Kết quả nghiên cứu 
Bảng.1: Đặc điểm tuổi giới nhóm bệnh nhân 

nghiên cứu: 
Nam  Nữ  Tổng Giới 

 Tuổi n % n % n % 
50 - 59 7 19,4 0  7 16,7 
60 - 69 7 19,4 2 33,3 9 21,4 
70 - 79 18 50,0 4 66,7 22 52,4 
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80 - 89 4 11,2 0 0,0 4 9,5 
Tổng 36 100,0 6 100,0 42 100,0 
Nhận xét: Tỷ lệ nam/ nữ là 6/1, lứa tuổi gặp nhiều 

nhất là từ 70 - 79  (chiếm 52,4%), lứa tuổi 50 - 59 và 
lứa tuổi 60 - 69 gặp tương đương nhau  

Bảng 2: Phân chia giai đoạn và thể bệnh: 
 

Típ BB Típ PP Tổng số       Thể 
bệnh 

Giai đoạn n % n  % n  % 
p 

Giai đoạn 
II 

5 18,5 4 26,7 9 21,4 > 0,05 

Giai đoạn 
III 15 55,6 8 53,3 23 54,8 > 0,05 

Giai đoạn 
IV 

7 25,9 3 20,0 10 23,8  > 
0,05 

Tổng 27 100,0 15 100,0 42 100,0  
 
Nhận xét: Giai đoạn II típ BB gặp ít hơn típ PP, giai 

đoạn III và IV típ BB gặp nhiều hơn típ PP, nhưng 
không khác biệt có ý nghĩa  (p > 0,05). 

Bảng 3: So sánh triệu chứng toàn thân, cơ năng 
giữa 2 nhóm. 

 
Nhóm I 
n = 30 

Nhóm II 
n= 12 

Tổng  (n = 
42) Nhóm BN 

Triệu chứng       
n % n % n % 

p 

Sốt  27 90,0 8 66,7 35 83,3 <0,05 
Da niêm 
mạc tím 

22 73,3 5 41,6 27 64,3 < 0,05 

Phù chân 6 20,0 2 16,7 8 19,0 > 0,05 
Ho khạc 

đờm 
30 100,0 10 83,3 40 100,0 > 0,05 

Khạc đờm 
nhầy 

8 26,6 6 49,9 14 33,3 > 0,05 

Khạc đờm 
mủ 22 73,3 4 33,3 26 61,9 < 0,05 

Khó thở   30 100,0  12 100,0 42 100,0  
 
Nhận xét: Sốt ở nhóm I là 90%, nhiều hơn nhóm II  

(66,7%), khác biệt có ý nghĩa  (p < 0,5). Khạc đờm 
mủ ở nhóm I gặp nhiều hơn ở nhóm II tỷ lệ lần lượt là: 
73,3% so với 33,3%,khác biệt với    p < 0,05. 

Bảng 4: So sánh triệu chứng thực thể giữa 2 nhóm 
bệnh nhân. 

 
Nhóm I 
N = 30 

Nhóm II  
n = 12 

Tổng 
  (n = 42) 

Nhóm BN 
 

Triệu chứng n % n % n % 
p 

Co rút cơ hô 
hấp phụ 

19 63,3 8 66,6 27 64,3 > 
0,05 

Lồng ngực hình 
thùng 

19 63,3 9 75,0 28 66,7 > 
0,05 

Ran rít, ran 
ngáy 28 93,3 5 41,7 33 78,6 < 

0,05 
Ran ẩm 28 93,3 6 50,0 34 81,0 > 

0,05 
Nhận xét: Có tới 93,3% BN ở nhóm I có triệu 

chứng ran rít ran ngáy so với 41,7% ở nhóm II  (khác 
biệt với p < 0,05).Co rút cơ hô hấp phụ, lồng ngực 

hình thùng, ran ẩm ở hai nhóm có kết quả tương tự 
nhau  (p > 0,05).  

Bảng 5: So sánh thể bệnh giữa 2 nhóm bệnh nhân 
 

Nhóm I Nhóm II Tổng 
 

Nhóm BN 
Thể bệnh 

n % n % n % 
p 

Típ BB 22 73,3 5 41,7 27 64,3 < 0,05 
Típ PP 8 26,7 7 58,3 15 35,7 < 0,05 
Tổng số 30 100,0 12 100,0 42 100,0  

 
Nhận xét: Típ BB, số  BN có xét nghiệm vi khuẩn 

đờm đương tính (nhóm I) là 73,3%, nhiều hơn típ PP 
có 26,7%  BN. khác biệt có ý nghĩa  (p < 0,05).  

Bảng 6: So sánh mức độ đợt bùng phát giữa 2 
nhóm bệnh nhân 

 
Nhóm I Nhóm II Tổng   Nhóm BN      

Mức độ n % n % n % 
p 

Nhẹ 3 10,0 4 33,3 7 16,7 > 0,05 
Trung bình 18 60,0 7 58,4 25 59,5 > 0,05 

Nặng 9 30,0 1 8,3 10 23,8 < 0,05 
Tổng 30 100,0 12 100,0 42 100,0  
 
Nhận xét: Mức độ nặng gặp ở  BN nhóm I là 

30,0% nhiều hơn so với 8,3% ở nhóm II khác biệt có ý 
nghĩa thống kê với p < 0,05.  

Bảng 7: So sánh đặc điểm X-quang giữa 2 nhóm 
bệnh nhân 

 

Nhóm I 
n= 30 

Nhóm II 
n= 12 

Tổng 
  (n = 42) 

      Nhóm 
BN 

 X quang n % n % n % 
p 

Hình ảnh 
phổi bẩn 

21 70,0 6 50,0 27 64,3 < 0,05 

 Khí thũng 
phổi 19 63,3 9 75,0 28 66,7 > 0,05 

HC mạch 
máu 

14 46,7 5 41,7 19 45,2 > 0,05 

HC phế 
quản 

23 76,7 8 66,7 31 73,8 > 0,05 

 
Nhận xét: Hình ảnh phổi bẩn ở nhóm I gặp 70%, 

nhiều hơn so với 50% ở nhóm II, khác biệt với p < 0,05. 
HC mạch máu, HC phế quản ở nhóm I cũng gặp nhiều 
hơn ở nhóm II, nhưng không khác biệt  (p > 0,05). 

Bàn luận 
*Đặc điểm lâm sàng: Trong 42 BN BPTNMT 

nghiên cứu được chẩn đoán theo tiêu chuẩn của 
GOLD 2008[ 7 ]; tuổi trung bình là 71,7 ± 14,5, cao 
nhất 87 tuổi, độ tuổi 60 – 79 gặp nhiều nhất (52,4%), 
tỷ lệ nam/nữ: 6/1. Hoàng Tủy (2007), gặp tuổi trung 
bình của các BN BPTNMT là 73,2 ± 8,1[1]. một số tác 
giả thế giới cũng gặp tuổi mắc bệnh BPTNMT vào 
viện trung bình là 65,9 ± 5,9 hoặc 68±  7[2,3]. Tương 
tự kết quả chúng tôi. Thể lâm sàng và giai đoạn bệnh 
chúng tôi gặp típ BB (64,26%)nhiều hơn típ PP 
(35,7%). Bệnh gặp giai đoạn III (54,8%) và giai đoạn 
IV (23,8%) nhiều nhất, [ bảng 2]. Một số tác giả nhận 
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xét, BPTNMT ở giai đoạn I, II thường nhẹ và điều trị 
tại cộng đồng, đến giai đoạn III, IV bệnh nặng lên 
khiến BN phải nhập viện. Kết quả của chúng tôi phù 
hợp nhận xét của các tác giả. Về thể bệnh các tác giả 
gặp típ BB: 68,75%, típ PP: 31,35%[5,6].  

* So sánh giữa  hai nhóm: Khi phân tích đặc điểm 
triệu chứng toàn thân giữa hai nhóm thấy rằng nhóm I 
(Nhóm có xét nghiệm vi khuẩn ở đờm dương tính) có 
sốt gặp tới 90% BN, trong khi nhóm II (nhóm có xét 
nghiệm vi khuẩn ở đờm âm tính) chỉ gặp 66,7%. Triệu 
chứng da niêm mạc tím nhóm I gặp 73,3%, nhóm II 
gặp 41,6%. Như vậy giữa hai nhóm có sự khác nhau 
có ý nghĩa (p< 0,05). Theo một số tác giả, sốt là một 
trong những triệu chứng lâm sàng hay gặp trong đợt 
bùng phát do nhiễm khuẩn ở BN BPTNMT, Da niêm 
mạc tím t i̧, thường gặp ở típ BB có nhiễm khuẩn[6,7]. 
Kết quả của chúng tôi phù hợp với nhận xét trên. 
Triệu chứng ho khạc đờm, khó thở gặp ở hai nhóm 
tương đương nhau. Riêng khạc đờm mủ, nhóm I có số 
BN khạc đờm mủ nhiều hơn nhóm II. Nhóm I có 
22/30BN (73,3%) khạc đờm mủ, trong khi  nhóm II có 
4/12BN  (33,3%), khác biệt giữa hai nhóm với p< 
0,05. Trong nguyên nhân đợt bùng phát, người ta chia 
ra nguyên nhân nhiễm khuẩn và không nhiễm khuẩn. 
ở các BN nhiễm khuẩn thường có sốt và khạc đờm 
tăng về số lượng và đờm chuyển thành mủ[ 2, 5]. 

- So sánh triệu chứng thực thể giữa hai nhóm 
bệnh nhân thấy nhóm I có tới 28/30BN (93,3%) có 
ran rít ran ngáy, trong khi nhóm II có 5/12BN (41,7%), 
ran nổ ran ẩm cũng gặp ở nhóm I nhiều hơn nhóm II 
(93,3% so với 50,0%), khác biệt với p< 0,05. theo một 
số tác giả, trong đợt bùng phát nhiễm khuẩn, niêm 
mạc PQ bị phù nề, dịch nhầy phế quản (PQ) xuất tiết 
nhiều gây ùn tắc trong lòng PQ, cộng thêm co thắt 
PQ gây nên các triệu chứng ran rít, ran ngáy, ran ẩm, 
ran nổ phổi[4,5]. 

- So sánh thể bệnh giữa hai nhóm chúng tôi thấy 
rằng, BB có số BN xét nghiệm vi khuẩn dương tính 
trong đờm là 22/30BN (73,3%), và chỉ có 5/12BN 
(41,7%) xét nghiệm vi khuẩn âm tính trong đờm.trong 
khi típ PP có tới 7/12 BN  (58,3%) có xét nghiệm vi 
khuẩn âm tính và chỉ có 8/30BN (26,7%) xét nghiệm 
đờm cú  vi khuẩn dương tính. Khác biệt có ý nghĩa với 
p< 0,05. các tác giả nhận xét trong hai thể của 
BPTNMT thì típ xanh phị thường tiến triển nặng hơn, 
suy hô hấp xuất hiện sớm hơn, hay có nhiễm khuẩn 
phổi. Típ PP khó thở nổi bật, ít  nhiễm khuẩn hơn típ 
BB [2,6].  

- So sánh mức độ nặng đợt bùng phát chúng tôi 
thấy, nhóm I  có 9BN có đợt bùng phát nặng,  nhóm II 
chỉ có 1BN có đợt bùng phát nặng. Theo các tác giả, 
căn nguyên vi khuẩn thường làm cho các đợt bùng 

phát nặng trầm trọng hơn và hồi phục lâu sau mỗi đợt 
bùng phát[ 5,7 ]. 

- Về đặc điểm Xquang giữa hai nhóm, thấy rằng 
các BN nhóm I có hình ảnh phổi bẩn là 21/30BN 
(70,0%), nhiều hơn nhóm II (6/12BN-50%), khác biệt 
có ý nghĩa (p< 0,05).các hình ảnh khác không có sự 
khác biệt. 

Kết luận  
Qua nghiên cứu so sánh đặc điểm lâm sàng, 

Xquang của BN BPTNMT có xét nghiệm vi khuẩn 
đờm dương tính và âm tính, chúng tôi rút ra kết luận 
sau: Tuổi vào viện thường gặp từ 50 trở lên, trong đó 
lứa tuổi 70 – 79 gặp nhiều nhất (52,4%). Típ BB gặp 
nhiều hơn típ PP (64,26% so với 35,74%). Bệnh nhân 
vào viện gặp giai đoạn III, IV là chủ yếu. 

- Nhóm I (xét nghiệm vi khuẩn dương tính trong 
đờm) có triệu chứng sốt gặp tới 90%, nhóm II (xét 
nghiệm vi khuẩn âm tính trong đờm) gặp 66,7%, khác 
biệt có ý nghĩa với p< 0,05. Nhóm I gặp ho khạc đờm 
mủ nhiều hơn nhóm II (73,7% so với 33,3%), khác 
biệt với p< 0,05.  -Típ BB có nhiều BN xét nghiệm vi 
khuẩn dương tính ở đờm hơn BN típ PP. BN nhóm I  
nặng hơn BN mhóm II (30% so với 8,3%) khác biệt 
với p< 0,05. - Xquang phổi nhóm I gặp hình ảnh phổi 
bẩn nhiều hơn nhóm II (70,0% so với 50,0%).   
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